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                                                       Nguyễn Văn Hồng* 

rên trang bìa cuốn “Chủ 

nghĩa Tam dân” của Tôn 

Trung Sơn do Viện Thông tin 

Khoa học xã hội xuất bản năm 1995 có 

một đoạn văn đánh giá khái quát về học 

thuyết Khổng Tử, chủ nghĩa Mác, chủ 

nghĩa Tôn Dật Tiên của Hồ Chí Minh 

như sau: 

“Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm là 

sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo 

Giêsu có ưu điểm là lòng bác ái. Chủ 

nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp 

làm việc biện chứng. Chủ nghĩa của Tôn 

Dật Tiên, có ưu điểm là chính sách của 

nó thích hợp với điều kiện nước chúng 

tôi”. Và Người nói: 

“Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ 
của các vị ấy”(1) 

Người cũng tìm thấy ý nghĩa thiết 

thân, tính mục đích của chủ nghĩa Tam 

dân của Tôn Trung Sơn là “phù hợp với 

hoàn cảnh cụ thể Việt Nam. Đây là cái 

mà nhân dân Việt Nam cần, là cái cần 

của dân tộc Việt Nam”(2). 

Dân tộc độc lập – Dân quyền tự do – 

Dân sinh hạnh phúc là những mục tiêu 

khát vọng chính đáng của dân tộc Việt 

Nam đồng thời cũng là cái cần, là mục 

tiêu đấu tranh của dân tộc Việt Nam. 

Nói rộng ra là mục tiêu đấu tranh của 

các quốc gia đang bị nô dịch ở châu á và 
trên toàn thế giới. 

Hồ Chí Minh là chiến sĩ anh hùng 

giải phóng dân tộc, là nhà văn hoá lớn. 

Người đã tiếp nguồn sức mạnh cho dân 

tộc, làm giàu trí tuệ dân bằng cách tiếp 

thu trí tuệ lịch sử, thời đại và trí tuệ 

nhân loại, làm gia tăng tính hiệu quả 

cho cuộc đấu tranh của dân tộc mình. 

Bản tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 
do Người tuyên đọc trước quảng trường 
Ba Đình Hà Nội là minh chứng hùng 

hồn. 

Nước Việt Nam dân chủ ra đời và từ 

đó tiêu ngữ phản ánh mục tiêu khát 

vọng Độc lập – Tự do – Hạnh phúc luôn 

tồn tại song hành với tên nước: Việt 

Nam Dân chủ Cộng hoà. Chúng ta là 

những người làm lịch sử không ai không 

liên nghĩ tới mục tiêu của chủ nghĩa Tam 

PGS. Đại học KHXH và Nhân văn. 

T 
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dân Tôn Trung Sơn với đích phấn đấu 

khái quát: độc lập – tự do – hạnh phúc. 

Tất nhiên, chúng ta cũng hiểu sâu sắc 

rằng độc lập – tự do – hạnh phúc của Hồ 

Chí Minh với hàm chứa tư tưởng thời đại 

mới, nội dung có khác, gánh sức nặng 

gia tăng của dân tộc và thời đại. Chúng 

ta ai cũng hiểu rằng những nhân vật vĩ 

đại của lịch sử sở dĩ vĩ đại vì họ đứng 

trên vai của các nhân vật lịch sử vĩ đại. 

Sự ảnh hưởng kế thừa phát triển là lẽ 

đương nhiên. Nhà cách mạng dân tộc vĩ 

đại Tôn Dật Tiên là thế hệ những nhà 

cách mạng dân tộc bậc đàn anh, hơn Hồ 

Chí Minh 24 tuổi, thuộc thế hệ các nhà 

cách mạng dân tộc trước của châu á. Sự 
ảnh hưởng của Tôn Trung Sơn đối với 

thế hệ các nhà cách mạng dân tộc ở châu 

¸ như Hồ Chí Minh là tất yếu. Sukarno 

lãnh tụ dân tộc Indonesia, người đã 

tuyên đọc tuyên ngôn độc lập của 

Indonesia ngày 17-08-1945 cũng đã từng 

thừa nhận 

“Có thể nói Pancasila là ảnh hưởng 

của chủ nghĩa Tam dân, nó gần giống 

với chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân 

quyền, chủ nghĩa dân sinh”. 

Là một thanh niên 19, 20 tuổi, tôi đã 

chịu ảnh hưởng của quốc phụ bác sĩ Tôn 

Dật Tiên. Thời thanh niên tôi không chỉ 

đọc một lần chủ nghĩa tam dân mà 2,3,4 

lần, đọc từ đầu đến cuối, đọc từng câu 

từng chữ. Là một thanh niên tôi đã được 

khích lệ một cách sâu sắc chủ nghĩa Tam 

dân của bác sĩ Tôn Dật Tiên. Dân tộc, Dân 

quyền, Dân sinh đã thấm vào linh hồn tôi. 

Về điều này, các anh các chị có thể tìm 

thấy chứng cứ trong các bài nói chuyện 

của tôi vào năm 1945 (3) 

Với Việt Nam, Tôn Trung Sơn đã ảnh 

hưởng đến phong trào dân tộc Việt Nam 

rất sâu sắc. Từ năm 1900 đến năm 1907 
Tôn Trung Sơn đã 5 lần đến Việt Nam 

hoạt động cách mạng, xây dựng phong 

trào và tìm sự giúp đỡ từ vật chất đến 
tinh thần từ lực lượng giác ngộ dân tộc 

của Hoa kiều, đồng thời tiến hành 

những cuộc khởi nghĩa ở các tỉnh biên 
giới Việt Trung. ảnh hưởng của Tôn 
Trung Sơn ở Việt Nam đối với phong 

trào dân tộc của Việt Nam khá sâu sắc.  

Cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) đã 

hoàn thành sứ mạng to lớn của lịch sử 
Trung Hoa. Nó không chỉ làm cuộc thay 

đổi triều đại phong kiến thường xảy ra 

trong lịch sử Trung Hoa, kể cả cuộc cách 
mạng nông dân Thái Bình Thiên quốc 

(1861 – 1864) trước đó; cuộc cách mạng 

Tân Hợi được trực tiếp chỉ đạo của tư 
tưởng Tôn Trung Sơn  đã lật nhào chế độ 

chuyên chế phong kiến hàng ngàn năm 

của Trung Quốc, tuyên bố sự chiến 
thắng tư tưởng chế độ cộng hoà dân chủ.  

Chúng ta biết rằng sự kiện trên đã 
tác động mạnh mẽ đến Việt Nam. Phan 

Bội Châu và các chiến hữu của ông chào 

đón và hy vọng sự nghiệp cách mạng này 
của Tôn Trung Sơn sẽ tạo nên sức mạnh, 

sự hỗ trợ để Việt Nam có khả năng giải 

thoát khỏi ách thực dân. Tổ chức Việt 
Nam Quang Phục hội ra đời năm 1912, 

từ cương lĩnh mục đích đều ghi rõ ảnh 

hưởng mạnh mẽ của tổ chức cách mạng 
của Tôn Trung Sơn. 
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Tư tưởng dân chủ cộng hoà ảnh 

hưởng mạnh mẽ, gần như có tác động 

thay đổi về nhận thức đấu tranh cách 

mạng. Phan Bội Châu và nhiều chiến 

hữu của ông đã từ ảnh hưởng tư tưởng 

và cách mạng Tân Hợi đã gửi gắm 

nhiều kỳ vọng với thành quả của cuộc 

cách mạng “song thập”. 

Cho đến ngày nay, chúng ta chưa có 

tư liệu nào nói về sự kiện lịch sử biến 

động của Trung Hoa này đối với người 

thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. 

Người thanh niên yêu nước ấy vào tháng 

6-1911 đã ra đi tìm câu trả lời cho con 

đường giải phóng dân tộc. Hướng về 

nước Pháp với đích tìm hiểu bản chất 

của kẻ thù dân tộc sau những từ bình 

đẳng, tự do, bác ái. Sự kiện khởi nghĩa 

Vũ Xương 10-10 mở đầu thắng lợi cuộc 

cách mạng Tân Hợi xảy ra sau bốn 

tháng Nguyễn ái Quốc rời cảng Nhà 

Rồng đi tìm đường cứu nước. 

Cuộc cách mạng Tân Hợi sau đó đã bị 

Viên Thế Khải và các phe cánh lập hiến, 

quân phiệt cướp thành quả. Nước cộng 

hoà Trung Hoa non trẻ rơi vào tình trạng 

chia cắt hỗn loạn. Đế quốc lại đua nhau 

nắm giữ các thế lực quân phiệt để chia cắt 

Trung Hoa. Ta thấy trên bản đồ Trung 

Hoa các thế lực chia cắt thảm hại(4) 

1, Quân phiệt khu Hoãn (hệ Hoãn) do 

Đoàn Kỳ Thuỵ khống chế vùng An Huy, 

Sơn Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang và 

Bắc Kinh 

2, Quân phiệt khu Trực (hệ Trực) do 

Phùng Quốc Chương khống chế vùng 

Giang Tô, Giang Tây, Hồ Bắc và Trực 

Lệ. 

3, Quân phiệt khu Phụng (hệ Phụng ) 

do Trương Tác Lâm khống chế vùng 

Đông Bắc. 

4, Quân phiệt khu Tấn (hệ Tấn) do 

Diêm Tích Sơn làm mưa gió ở vùng Sơn 

Tây, từng ủng hộ Viên Thế Khải chiếm 

thành quả cách mạng. 

5, Các tỉnh vùng Tây Nam trong phong 

trào bảo vệ đất nước đã tuyên bố độc lập 

dưới danh nghĩa chống Viên Thế Khải 

nhưng thực chất đã chia nhau các địa bàn 

- Khu vực Vân Nam (hệ Điền) do 

Đường Kế Nghiêu chiếm giữ. 

- Khu vực Quảng Tây (hệ Quế) do Lục 

Vinh Đình chiếm giữ. 

- Khu vực Quảng Đông (hệ Việt) do 

Long Tế Quang cạnh tranh chiếm giữ. 

Chính trong thời kỳ này một nước 

Trung Hoa với khát vọng dân tộc, độc 

lập, dân chủ thực sự đã được thai nghén 

nhờ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác, Cách 

mạng tháng Mười và đấu tranh vì 

quyền lợi dân tộc. Phong trào “Ngũ tứ” 
1919 phản ánh xu thế đó. Thời gian này 

cũng chính là thời gian Tôn Trung Sơn 

trải qua một giai đoạn bị các thế lực 

phản động đánh chạy, bế tắc, ê chề. 

Những ảo tưởng về nước Mỹ với “chính 

sách mở cửa”, Nhật Bản “thân hữu” đã 

bị thực tế phũ phàng làm Tôn Trung Sơn 

tỉnh ngộ. Nước Nga cách mạng đã đến 

với Tôn Trung Sơn. 

Tháng 2 - 1923 đã về Quảng Châu 

thắng lợi. Tháng 5-1924 hiệp ước Xô 
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Trung đã chính thức ký kết. Thực tế cho 

Tôn Trung Sơn nhận thức rõ con đường 

cứu cánh cho sự tồn tại, đứng vững phát 

triển của chủ nghĩa Tam dân, nhà nước 

cộng hoà Trung Hoa chỉ có thể là con 

đường Liên Nga – Liên Cộng – phù trợ 

Công nông. Tôn Trung Sơn đã nhen cháy 

niềm tin và hy vọng. 

Nguyễn ái Quốc đến Quảng Châu cuối 
năm 1924, công tác trong phái đoàn Liên 

Xô của cố vấn Bôrođin bên cạnh chính 
phủ Tôn Dật Tiên. Thực chất Nguyễn ái 
Quốc là đại diện của Quốc tế cộng sản về 
vấn đề châu á  trong đó có Trung Quốc. 
Ngày nay chúng ta chưa có tài liệu nào về 

Nguyễn ái Quốc đã diện kiến Tôn Trung 
Sơn trao đổi hay làm việc cụ thể. Mối 

quan hệ đồng cảm nhưng ẩn tiềm của nhà 

yêu nước cách mạng Nguyễn ái Quốc với 
Tôn Trung Sơn vốn có từ lâu. 

Với tư cách là một nhà yêu nước cộng 

sản, vào đầu những năm 20 Nguyễn ái 
Quốc đã nhìn thấy cuộc chiến đấu ảnh 

hưởng lẫn nhau: 

“Luồng gió từ nước Nga thợ thuyền, 

từ Trung Quốc Cách mạng, hoặc từ ấn 
Độ chiến đấu đang thổi đến giải độc cho 

người Đông Dương”(5) 

Nguyễn ái Quốc đã viết nhiều bài về 
Trung Quốc như: Tình hình ở Trung 

Quốc (1923); Tình cảnh nông dân Trung 

Quốc (1924); Các nước đế quốc chủ nghĩa 

và Trung Quốc (1924) v.v... Có một điều 

lý thú là Nguyễn ái Quốc cũng như Mao 

Trạch Đông đã sớm quan tâm vấn đề 

nông dân Trung Quốc. Như ta biết, 

chính từ vấn đề nghiên cứu khảo sát 

nông dân Hồ Nam, Mao Trạch Đông đã 

khẳng định vị trí và đường lối cách 

mạng thắng lợi cho cách mạng Trung 

Quốc. 

Có thể nói với tấm lòng yêu nước, yêu 

dân tộc, Nguyễn ái Quốc đã đi tìm 

đường cứu nước, xoá bỏ xiềng gông cho 

dân tộc. Tôn Trung Sơn cũng vậy. Tuổi 

đời cách nhau một thế hệ, lịch sử tạo nên 

những nhận thức có khác nhưng sự gặp 

gỡ tất yếu của hai con người yêu nước vĩ 

đại là mong muốn tìm con đường có hiệu 

quả nhất cho công cuộc hồi sinh đất 

nước. 

Tôn Trung Sơn sau bao năm bôn ba 

đấu tranh vất vả, qua thực tế lịch sử đã 

tìm ra con đường liên Nga, liên cộng, 
phù trợ nông công làm cứu cánh cho khả 

năng bảo vệ thành quả phát triển của 

chủ nghĩa Tam dân. 

Tháng 12 - 1920 đánh dấu mốc lịch sử 

Nguyễn ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước 
chân chính thành người cộng sản đi theo 

con đường Đảng vô sản lãnh đạo cách 

mạng dân tộc dân chủ giành thắng lợi 

cho chủ nghĩa Mác Lênin cách mạng 

sáng tạo. 

Mục đích Độc lập – Tự do – Hạnh 

phúc cho nhân dân như cùng choán ngự 

tư tưởng và hoạt động cống hiến hết 

mình của hai con người vĩ đại này.  

Nguyễn ái Quốc đã tìm thấy ở Tôn 

Trung Sơn những đồng cảm, tâm huyết 

của một nhân vật thế hệ đàn anh đi 

trước, đáng kính như người thầy. 

Chúng ta biết Nguyễn ái Quốc luôn 
dành cho Tôn Trung Sơn và chính phủ 
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Quảng Châu của ông những tình cảm 

trân trọng. Tôn Trung Sơn có cảm tình 

với cách mạng Nga và lãnh tụ Lênin. 

Điều này về tư tưởng tình cảm có sự liên 

thông sâu sắc. Trong bài viết Lênin và 

các dân tộc phương Đông vào tháng 7-

1924, Nguyễn ái Quốc đã nhắc đến mối 

cảm tình, lòng kính trọng của lãnh tụ, 

đảng cách mạng, chính phủ Quảng 
Châu đối với Lênin lãnh tụ giai cấp cần 

lao thế giới như đối với lãnh tụ, người 

thầy của chính dân tộc, đảng cách mạng 

Trung Hoa(6). 

Nguyễn ái Quốc kính trọng đồng cảm 

với sự nghiệp của Tôn Trung Sơn. Trong 

bài viết “Các nước đế quốc chủ nghĩa và 

Trung Quốc”, Nguyễn ái Quốc đã có một 

thống kê cứ liệu về việc các nước đế quốc 

xâm lược, xâu xé, cướp bóc nô dịch Trung 

Quốc - theo cứ liệu lịch sử từ năm 1635 

với động thái đòi mở cửa của đế quốc 

Anh đến năm 1923 - một bức tranh toàn 

cảnh lên án tội ác của đế quốc với Trung 

Quốc. 

Công cuộc can thiệp, doạ nạt, uy hiếp 

nhằm mở rộng quyền lợi của đế quốc đối 

với Trung Quốc ngày càng nham hiểm 

hơn, quỷ quyệt hơn. Với sự hiểu biết sâu 

sắc, Nguyễn ái Quốc vạch rõ bản chất 
những hiện tượng can thiệp, ăn cướp với 

mục đích xấu xa. 

“Trong một cuộc can thiệp hiện nay, 

bọn đế quốc nhằm hai mục đích. Trước 

hết, giành thêm những nhượng bộ mới, 

sau nữa_ và tôi cho rằng đây là điều chủ 

yếu_ lật đổ Tôn Dật Tiên. Chúng ta biết 

rằng các chính phủ lên thay nhau ở Bắc 

Kinh luôn luôn vẫn thực hiện có một 

chính sách là: bên trong thì chính sách hủ 

bại, bên ngoài thì khuất phục trước bọn đế 

quốc chủ nghĩa nước ngoài. 

Trái lại, Tôn Dật Tiên, “người cha của 

cách mạng Trung Quốc”, người đứng đầu 

chính phủ Quảng Châu, thì luôn luôn 
trung thành với những nguyên lý của 

mình, ngay cả trong những lúc khó khăn 

nhất. Cương lĩnh của Đảng ông – Quốc 

dân đảng – là một cương lĩnh cải cách. 

Cương lĩnh đó gồm những điều khoản 

chống đế quốc và chống quân phiệt một 

cách rõ rệt. Đảng đó lớn tiếng tuyên bố 

đoàn kết với các dân tộc bị áp bức ở các 

nước thuộc địa và với giai cấp vô sản 

quốc tế, Đảng đó đồng tình với cách 

mạng Nga. Thật là một tội lỗi không thể 

tha thứ được! Chủ nghĩa đế quốc Pháp, 

kẻ áp bức nhân dân Đông Dương, đang 

lo ngại về ông bạn láng giềng khó chịu 

ấy, vì những tư tưởng phá hoại của ông 

láng giềng cũng có thể xuyên qua biên 

giới và thâm nhập vào những người nô lệ 

An Nam của họ(7). 

Cuộc tranh giành quyền lợi ở Trung 

Quốc của bọn đế quốc đã được Nguyễn ái 
Quốc bóc trần bản chất: “Cuộc nội chiến 

nhen lên ở Trung Quốc thực ra chỉ là 

cuộc đọ gươm giữa các đế quốc Pháp- 

Nhật và Anh - Mỹ”(8). 

Cuộc nội chiến giữa tập đoàn quân 

phiệt hệ Trực (Trực hệ) đứng đầu là Ngô 

Bội Phu dựa vào Anh- Mỹ và tập đoàn 

quân phiệt hệ Phụng đứng đầu là 
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Trương Tác Lâm dựa vào Pháp - Nhật. 

Tập đoàn quân phiệt hệ Trực bị thua 

buộc phải rút khỏi Hoa Bắc, Ngô Bội 

Phu chạy về Vũ Hán. Nhưng sự việc sau 

đó là Pháp, Nhật, Mỹ, Anh đều đua 

nhau đòi Trung Quốc phải trả nợ, 

nhượng đất, kiểm soát đường sắt.v.v. 

Trong lúc ấy, Tôn Dật Tiên và Đảng của 

ông lại đòi huỷ bỏ những “hiệp ước bất 

công”, “xoá những nhượng bộ nhục nhã”. 

“ở Trung Quốc, Tôn Dật Tiên là một 

trong những nhà chính trị mà bọn đế 

quốc ghét nhất và gờm nhất”(9).Với Tôn 

Trung Sơn, sự đồng cảm sâu sắc về thái 

độ, ý chí và mục đích đấu tranh đã làm 

cho Nguyễn ái Quốc luôn viết về ông với 
những dòng đầy lòng kính trọng, đầy sự 

cảm thông. 

Đến khi Tôn Trung Sơn qua đời, 

Nguyễn ái Quốc đã khẳng định: “Khi 
ngài Tôn Trung Sơn mất, toàn Trung 

Quốc đều truy điệu, các nước trên thế 

giới cũng truy điệu, nhân dân Việt Nam 

chúng tôi và người Trung Quốc (tức Hoa 

kiều) tất nhiên cũng truy điệu, nhưng 

người Pháp không cho phép”(10). 

Tình cảm và sự kính trọng của 

Nguyễn ái Quốc đối với Tôn Trung Sơn 
bắt nguồn từ sự đồng cảm của tư tưởng 

yêu nước, lòng quyết tâm và trí tuệ của 

nhà cách mạng vĩ đại trong sự nghiệp 

đấu tranh giành độc lập tự do và phấn 

đấu cho hạnh phúc của nhân dân. Có lẽ 

đó chính là sự gặp gỡ của những tư 

tưởng yêu nước vĩ đại. 

Đó chính là sự gặp gỡ của những tư 

tưởng nhân văn vĩ đại.  

Chúng ta hiểu rằng Tôn Dật Tiên 

chịu ảnh hưởng của nhiều tư tưởng triết 

học Nho giáo truyền thống Trung Hoa, 

đồng thời những nhà tư tưởng triết học 

ánh sáng của cách mạng Pháp, Mỹ cũng 

ảnh hưởng đến ông mạnh mẽ. Cả triết lý 

nhân đạo cứu rỗi của tôn giáo Tin lành 

cũng ảnh hưởng sâu sắc. Như vậy chính 

bản thân Tôn Trung Sơn đã tích hợp 

nhiều yếu tố văn hoá nhân văn lịch sử 

và thời đại. Ta có thể nhận biết điều này 

qua mục tiêu lý tưởng của ông là xây 

dựng một xã hội Đại đồng ở đó mọi người 

thương yêu nhau. Hai chữ Bác ái thủ 
bút của ông đã choán ngự cả gian phòng 

chính kỷ niệm ông và chiếm trọn một 

trang trang trọng trong tuyển tập của 

ông. 

Chính những điều biết được trên cho 

ta hiểu vì sao Nguyễn ái Quốc -Hồ Chí 

Minh lại yêu mến trân trọng coi ông như 

bậc đàn anh, bậc thầy của mình. Mục 

tiêu lý tưởng Độc lập dân tộc, Tự do, 

Hạnh phúc cho nhân dân của chủ nghĩa 
Tam dân đã trở thành tiêu đề hướng tới 

của nước cộng hoà dân chủ do Hồ Chí 

Minh khai sinh năm 1945. 

Theo chúng tôi, các lãnh tụ dân tộc 

châu á đặc biệt là ở Trung Quốc, Việt 
Nam dù rằng đi cứu nước theo con đường 

có khác nhau, nhưng động cơ và điểm 

xuất phát với mục đích cuối cùng của họ 

về bản chất là đồng nhất: Độc lập, Tự do, 

Hạnh phúc. 

Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - 

Lênin năm 1920 là do nhận thức trực 
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giác tán thành Quốc tế III, Quốc tế đấu 

tranh cho quyền lợi các dân tộc bị áp 

bức, theo chủ nghĩa Lênin đối với Hồ Chí 

Minh là sự lựa chọn cho mục đích đấu 

tranh cao cả của dân tộc: “Cái cần thiết 

của chúng ta” “là con đường giải phóng 

chúng ta”(11). Hồ Chí Minh đã từng nhấn 

mạnh “Không có lý luận cách mạng thì 

không có cách mạng”. Tất cả là để tìm 

một biện pháp hiệu quả, là con đường đi 

tới thắng lợi. Thời kỳ chống Mỹ câu khẩu 

hiệu vang dội có sức lay động hàng triệu 

con tim của nhân dân Việt Nam cầm 

súng đối mặt với kẻ thù và cuối cùng 

giành chiến thắng đó là “Không có gì quí 

hơn Độc lập Tự do”(12). 

Chúng ta cũng có thể lý giải chủ 
nghĩa Tam dân là một chỉnh thể của 

mục đích đấu tranh của học thuyết cách 

mạng của Tôn Trung Sơn. Theo ông, dân 

sinh là mục đích cuối cùng nhưng bao 

trùm lên tất cả đó là mục đích của mục 

đích. Ngay khi giai đoạn đấu tranh 

giành độc lập tự do đang còn bao việc 

ngổn ngang chưa hoàn thành, Tôn 

Trung Sơn đã chuẩn bị một kế hoạch 

thật hoành tráng cho công cuộc dân 

sinh. Bản “Phương châm chiến lược xây 

dựng đất nước”(13) đã nghiên cứu viết 

trong 3 năm. Dự án dày tới 300 trang, có 

nhiều phác đồ cụ thể xây dựng, nhiều ý 

tưởng phác đồ do ông đề xuất để phát 

triển. Ngày nay sau cải cách mở cửa mới 

bắt đầu. Cảng Khâm Châu Trung Quốc 

và các đặc khu mở cửa phát triển kinh tế 

để lo vấn đề dân sinh đã được ông quan 

tâm đưa ý kiến hoạch định. 

Nguyễn ái Quốc sau này là chủ tịch 
Hồ Chí Minh, ngay sau ngày giành được 

chính quyền lo bao công việc kháng 

chiến, quân sự, ngoại giao bộn bề, Hồ 

Chí Minh vẫn nhấn mạnh vấn đề chống 

giặc đói, lo sản xuất, lo mọi mặt dân sinh 

là công việc thường trực của chính quyền 

non trẻ. 

Cũng như Tôn Trung Sơn, vấn đề 

sống, hạnh phúc của dân đã được Hồ Chí 

Minh luôn khẳng định, chú trọng. 

“...Nếu nước độc lập mà dân không 

hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng 

chẳng có nghĩa lý gì”(14). 

“Chúng ta tranh được tự do, độc lập 

rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự 

do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ 

biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi 

mà dân được ăn no, mặc ấm”(15). 

Tư tưởng vì dân sinh của Hồ Chí Minh 

quán xuyến toàn bộ cuộc sống làm nhà 

quản lý xã hội, phục vụ nhân dân, Người 

nhắc nhở đảng viên và cán bộ: 

“Nếu dân đói, Đảng và chính phủ có 

lỗi; nếu dân rét là Đảng và chính phủ có 

lỗi; nếu dân dốt là Đảng và chính phủ có 

lỗi; nếu dân ốm là Đảng và chính phủ có 

lỗi”(16). 

Sự gặp gỡ của Hồ Chí Minh với Tôn 

Trung Sơn chính là bắt nguồn từ sự 

đồng cảm với nỗi khổ dân tộc bị nô dịch, 

đồng cảm trong mục đích đấu tranh suốt 

đời cho Độc lập, Tự do, Hạnh phúc của 

nhân dân. Sự đồng cảm lớn của hai lãnh 

tụ dân tộc ở châu á là sự đồng cảm của 
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nhân sinh quan nhân văn vĩ đại: Vì 

hạnh phúc của nhân dân. 

Không phải ngẫu nhiên mà tiêu ngữ 

của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 

lại đồng ngôn ngữ, nội dung lớn của ngữ 

nghĩa: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc của 

chủ nghĩa Tam dân. 

Cho dù lịch sử phát triển những hàm 

chứa nội dung ngày càng rộng lớn hơn, có 

đại đồng và cái khác nhau; nhưng chúng 

tôi cho rằng sự gặp gỡ đồng cảm của hai 

con người vĩ đại của lịch sử đều trên một 

cơ sở: Đó chính là giá trị nhân văn cao 

đẹp, đó là ước mơ trong cả quá khứ, hiện 

tại và tương lai của nhân loại. 

Có một điều lý thú, sự gặp gỡ ngẫu 

nhiên kỳ diệu trong lịch sử là: Tôn 

Trung Sơn và Hồ Chí Minh cả hai lãnh 

tụ dân tộc của châu á nửa đầu thế kỷ 
XX này đều được hai dân tộc tôn xưng là: 

Người cha của dân tộc(17). 

Phải chăng đây cũng là điều đồng 

cảm lịch sử của hai dân tộc Trung Quốc 

và Việt Nam đối với hai nhân vật lịch sử 

đầy huyền thoại và có nhiều đồng cảm 

này. 
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